thuyết minh tóm tắt


1 phần Mở đầu


1.1 Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án

Thị xã Cam Ranh nằm ở phía Nam tỉnh Khánh Hoà, cách TP HCM 390km về phía Nam, cách thành phố Nha Trang 60km về phía Bắc. Thị xã Cam Ranh là vùng đất giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt là kinh tế biển, trong đó cảng nước sâu Cam Ranh và khu vực bán đảo Cam Ranh là một trong những yếu tố tiềm năng quan trọng.
Với việc đưa một phần bán đảo Cam Ranh và sân bay Cam Ranh vào khai thác kinh tế dân sự; việc hình thành các cụm công nghiệp, khu công nghiệp đóng tàu, thị xã Cam Ranh đang trở thành một trung tâm về dịch vụ du lịch và phát triển công nghiệp của tỉnh và khu vực.

Hiện nay, Công ty Công nghiệp Tàu Thuỷ Nha Trang thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án với quy mô lớn trên địa bàn thị xã Cam Ranh, trước hết là dự án Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hoà nói chung và thị xã Cam Ranh nói riêng.

Tại Quyết định số 3388/QĐ-CNT- KHĐT, ngày 22/10/2007 Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã cho phép Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nha Trang tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Nam Cam Ranh. 
Ngày 11/12/2007 UBND tỉnh Khánh Hoà đã ra thông báo số 528/TB-UBND cho phép Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nha Trang lập dự án đầu tư Khu công nghiệp  (KCN) Nam Cam Ranh tại thôn Hoà Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Mục tiêu của Dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN; đầu tư xây dựng các nhà máy công nghiệp cơ khí, sản xuất ô tô... và thu hút các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp Nam Cam Ranh.
Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hoà, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nha Trang đã tiến hành tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.
Tại Quyết định số 2695/QĐ -UBND, ngày 30/10/2008 UBND tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, tại xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà có mục tiêu sau: 
- Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch xây dựng của tỉnh Khánh Hoà nói chung và thị xã Cam Ranh nói riêng; Khai thác có hiệu quả các vùng đất có tiềm năng phục vụ cho việc phát triển công nghiệp ở địa phương và khu vực.

- Xây dựng một KCN đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và môi trường, đóng góp vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và thị xã; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tạo điều kiện cho việc thu hút các doanh nghiệp công nghiệp đầu tư trên địa bàn; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và tạo nhiều việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
- Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất KCN với các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cụ thể cho từng ô đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng;

- Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

1.2 Cơ sở thiết kế quy hoạch
-  Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu kinh tế;
- Quyết định số 1107/QĐ-TTg, ngày 21/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông báo số 528/TB-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép lập dự án đầu tư Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh của Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nha Trang tại thôn Hoà Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà;

- Thông báo số 45/TB-UBND ngày 28/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hoà kết luận cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án của Công ty Công nghiệp tàu thủy Cam Ranh thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; 

- Công văn số 439/KTT-QHXD ngày 29/5/2008 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà về việc báo cáo giải quyết vướng mắc triển khai thực hiện dự án KCN Nam Cam Ranh;

- Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà;

- Thông báo số 337-TB-TU ngày 13/11/2008 ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ qua kiểm tra tình hình triển khai một số dự án của Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nha Trang trên địa bàn thị xã Cam Ranh;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, lập tháng 11/2001;
- Công văn số 479/SXD- QLKTQH ngày 06/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà thông báo kết luận cuộc họp về việc thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

- Công văn số 30/STC-QLĐ ngày 14/01/2009 của Sở Công thương tỉnh Khánh Hoà về ý kiến thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh; 
- Công văn số 153/SGTVT-GT ngày 20/01/2009 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hoà về việc góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 
- Công văn số 09/QH-KĐ ngày 23/02/2009 của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng, Sở Xây dựng Khánh Hoà về việc góp ý kiến Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

-Công văn số 73/SKHĐT-HTĐT ngày 16/01/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà về việc góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

- Công văn số 89/CV- ĐLKH ngày 15/01/2009 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà về việc góp ý thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

- Công văn số 193/STNMT-MT.QH.KS ngày 19/2/2009 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hoà về việc góp ý thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

- Công văn số 07/HKTS-KH ngày 21/02/2009 của Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hoà về việc tham gia ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

- Công văn số 225/UBND ngày 19/01/2009 của UBND thị xã Cam Ranh về việc tham gia góp ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

- Công văn số 1161/UBND ngày 09/4/2009 của UBND thị xã Cam Ranh về việc điều chỉnh ranh giới khu đất xây dựng Khu công nghiệp Cam Ranh; 
- Công văn số 444/STNMT-KS ngày 02/4/2009 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hoà về việc khai thác khoáng sản bùn khoáng tại khu vực Dự án Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 
- Công văn số 1286/SXD – QLKTQH ngày 26/5/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà ý kiến về địa điểm điều chỉnh ranh giới Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 

- Công văn số 1000/STNMT-QH ngày 23/6/2009 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Khánh Hoà về việc điều chỉnh ranh giới Khu công nghiệp Nam Cam Ranh;
- Công văn số 3319/UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc điều chỉnh ranh giới Khu công nghiệp Nam Cam Ranh; 
- Công văn số 2263/SXD –QLKTQH ngày 28/8/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà về kết quả thẩm định đồ án QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Cam Ranh;

- Bản đồ nền tỷ lệ 1/10000 và 1/2000 theo hệ toạ độ VN-2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi chiếu 3 độ (kinh tuyến Khánh Hoà) do Công ty TNHH Thanh Tùng lập tháng 10/2008;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN :01/2008/BXD;

- Tiêu chuẩn Thiết kế Qui hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87);

- Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.
Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng 

1.3 Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
1.3.1 Vị trí, giới hạn khu đất  

Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, có diện tích khoảng 203,72 ha, được giới hạn như sau:
- Phía Đông: một phần giáp khu đất canh tác nông nghiệp và giáp biển; 
- Phía Tây: giáp núi;
- Phía Bắc: giáp núi và khu vực nghĩa trang Đốc Sạn;
- Phía Nam: giáp khu đất canh tác nông nghiệp.
Ranh giới nghiên cứu: Khu vực nghiên cứu là Khu công nghiệp - đô thị Nam Cam Ranh dự kiến với quy mô khoảng 1400 ha. 

Ranh giới khu vực lập quy hoạch và khu vực nghiên cứu xem bản vẽ QH -01.

1.3.2 Điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất thuỷ văn và địa chất công trình
Địa hình khu đất lập quy hoạch có đặc trưng cơ bản của vùng đồi núi ven biển.  Trong phạm vi khu vực lập quy hoạch, núi có cao độ dao động trong khoảng 50-70m, dốc dần xuống khu vực ven đường Quốc lộ 1A với cao độ 3,5-4m và thấp dần ra biển. Về cơ bản độ dốc của đồi núi đều nhỏ hơn 3% thuận lợi cho việc xây dựng KCN. 
Địa chất tương đối tốt, ổn định, phù hợp với việc xây dựng KCN. Theo kết quả khoan khảo sát sơ bộ, khu vực quy hoạch có điều kiện địa chất như sau:

- Chiều sâu từ mặt đất đến 4,3m: lớp hỗn hợp cát và cuội, sạn sỏi: màu xám nâu, đốm màu đen. Đất ẩm, bão hoà nước, kém chặt, rời rạc;
- Chiều sâu từ 4,3 đến 6,0 m: lớp granit phong hoá hoàn toàn màu xám vàng nhạt, xám xanh phớt lục nhạt. Tầng phong hoá không đều đôi chỗ còn sót lại nhiều mảnh dăm cục, phong hoá mạnh;
- Chiều sâu từ 6-7m: lớp đá granit phong hoá nhẹ màu xám xanh xám đen. Đá cấu tạo khối, kiến trúc vi hạt. Đá nứt nẻ mạnh, khe nứt phát triển theo phương xiên;
- Chiều sâu từ 7-18m: lớp đã granit tươi màu xám xanh, xám đen. Đá cấu tạo khối, kiến trúc vi hạt. Đá ít nứt nẻ, khe nứt phát triển theo phương xiên;
Trong khu vực lập quy hoạch có 4 ha bùn khoáng. Theo Thống kê Khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hoà (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV kỳ họp chuyên đề lần thứ 10), trong khu vực quy hoạch bùn khoáng tương đương cấp C1( cũ) hoặc 122 (mới) có trữ lượng khoảng 9189m3. Hiện chưa có nghiên cứu cụ thể về các thành phần chất hữu cơ, vô cơ, các chất có chứa cacbon và dễ hút nước của bùn khoáng tại đây. Bùn khoáng thường được sử dụng để chữa bệnh qua liệu pháp tắm bùn khoáng...
1.3.3 Điều kiện khí hậu 

Khu vực quy hoạch thuộc vùng khí hậu duyên hải Nam Trung Bộ, là khu vực chịu ảnh hưởng nhiệt đới gió mùa, đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp của biển nên không khí mát và khí hậu tương đối ôn hoà.
- Nhiệt độ: Trung bình năm: 26,8 0C; Cao nhất tuyệt đối: 39,2 0C (tháng8); Thấp nhất tuyệt đối: 14 0C (tháng 1);
- Nắng: Số giờ nắng trung bình: 2,158h/năm; Số giờ nắng trung bình tháng nhiều nhất: 248h/tháng; Số giờ nắng trung bình tháng ít nhất: 150h/tháng;
- Mưa: Lượng mưa trung bình năm: 1.800mm; Số ngày mưa trung bình năm: 132 ngày;  Tháng có số ngày mưa trung bình nhiều nhất: 20 ngày (vào ngày 10 hàng năm);
- Độ ẩm không khí: Độ ẩm  trung bình năm: 82%; Độ ẩm  cao nhất trung bình: 89% (mùa mưa khoảng từ 83-85%); Độ ẩm thấp nhất trung bình: 74% (mùa khô khoảng từ 75-77%); Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối: 71%;
- Gió: Hướng gió chính và các cấp gió qua thời gian: Từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 1 năm sau thường có gió Bắc, tốc độ từ 2,3 – 2,5mm/s; Từ tháng 2 đến tháng 4 thường có gió Đông Bắc, tốc độ từ 3,8 – 4,0mm/s; Từ tháng 5 đến tháng 7 thường có gió Đông Nam và Tây Nam với sức gió dao động từ 3,7 – 4,3mm/s;
- Bão: Khánh Hoà là vùng ít gió bão, nếu có thường ít có bão lớn hoặc kéo dài như ở các tỉnh khác. Tần số bão đổ bộ vào Khánh Hoà chỉ là 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta. Tuy nhiên một số năm gần đây tình hình bão lụt và chế độ sóng, gió biển đôi lúc có đột biến theo chiều hướng bất lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Song nhìn chung bão ít gây ảnh hưởng lớn đến địa điểm xây dựng và hoạt động kinh doanh của KCN.
1.3.4 Cảnh quan thiên nhiên 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch về cơ bản là khu vực đồi núi, một bên là vịnh Cam Ranh. Cảnh quan của khu vực chủ yếu là cảnh quan tự nhiên. 

1.4 Hiện trạng 
1.4.1 Hiện trạng dân cư, lao động
1) Hiện trạng dân cư:
Trong khu vực lập quy hoạch có một phần đất của khu vực dân cư, song chủ yếu là đất vườn. Hiện trạng chỉ có 4 căn nhà cấp 4. 
2) Hiện trạng lao động:  
Trong khu vực quy hoạch phần lớn là đất nông lâm nghiệp với diện tích khoảng 171,66ha. Đây là đất canh tác của khoảng 400 lao động nông nghiệp. Trong quá trình lập dự án cần phải có phương án tính toán việc chuyển đổi việc làm cho số lao động này. 
1.4.2 Hiện trạng sử dụng đất
bảng Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
	TT
	Loại đất
	Ký hiệu

« đất
	Diện tích

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	Đất nông nghiệp 
	 
	171,66
	84,26

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	 
	13,14
	6,45

	 
	Đất trồng lúa
	 R1
	1,86
	 

	 
	Đất trồng lúa
	 R2
	3,61
	 

	 
	Đất trồng màu
	M1
	5,19
	 

	 
	Đất trồng màu
	M2
	2,48
	 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm ( v​ườn cây)
	 
	23,78
	11,67

	 
	Đất vườn cây ăn quả
	V1
	1,07
	 

	 
	Đất vư​ờn cây ăn quả
	V2
	15,35
	 

	 
	Đất v​ườn cây ăn quả
	V3
	6,99
	 

	 
	Đất v​ườn cây ăn quả
	V4
	0,37
	 

	1.3
	Đất rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng
	 
	117,05
	57,46

	 
	Đất rừng núi
	RN1
	86,05
	 

	 
	Đất rừng núi
	RN2
	28,22
	 

	 
	Đất rừng núi
	RN3
	2,78
	 

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	 
	7,69
	3,77

	 
	Nuôi tôm
	NT1
	0,36
	 

	 
	Nuôi tôm
	NT2
	7,33
	 

	1.5
	Đất làm muối
	 
	10,00
	4,91

	 
	Ruộng muối
	RM1
	0,16
	 

	 
	Ruộng muối
	RM2
	7,51
	 

	 
	Ruộng muối
	RM3
	2,33
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	 
	32,06
	15,74

	2.1
	Đất ở 
	 
	1,14
	0,56

	 
	Đất dân cư​ hiện có
	DC
	1,14
	 

	2.2
	Đất xây dựng công trình dịch vụ
	 
	0,37
	0,18

	 
	Nhà hàng  Ngọc Sương
	DV
	0,37
	 

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	 
	0,43
	0,21

	 
	Nghĩa địa
	ND
	0,43
	 

	2.4
	Đất kênh, m​ương, suối, ao, vịnh
	 
	24,77
	12,16

	 
	Ao, suối
	MN1
	0,78
	 

	 
	Suối
	MN2
	3,59
	 

	 
	Suối
	MN3
	0,83
	 

	 
	Suối
	MN4
	0,78
	 

	 
	M​­¬ng
	MN5
	2,19
	 

	 
	Mặt n​ước vịnh
	MN6
	16,60
	 

	2.5
	Đất khác 
	 
	3,08
	1,52

	2.6
	Đất giao thông
	 
	2,27
	1,11

	 
	Tổng cộng 
	 
	203,72
	100,0


1.4.3 Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội 

Khu vực quy hoạch có vị trí cách thị xã Cam Ranh 5km, liên hệ thuận tiện qua quốc lộ 1A. Công nhân lao động trong KCN đến từ các khu dân cư của thị xã và các xã lân cận. 

Tuy nhiên, về lâu dài KCN Nam Cam Ranh cần phải chủ động đầu tư xây dựng khu nhà ở với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ cho công nhân KCN, đáp ứng các nhu cầu về nhà ở cho người lao động mà về cơ bản là những người có thu nhập thấp. Ngoài ra cần thiết phải xây dựng trường dạy nghề, đào tạo công nhân phục vụ cho việc chuyển đổi nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp công nghiệp.
1.4.4 Đặc trưng về môi trường cảnh quan
Trong khu vực lập quy hoạch môi truờng cảnh quan tự nhiên là chủ đạo. 
Toàn bộ khu vực quy hoạch tựa vào núi tại hướng Tây Bắc, mở ra phía vịnh Cam Ranh tại phía Đông – Nam. Sườn núi phía Tây Bắc với cao độ đến 250m là nền của cảnh quan khu vực quy hoạch. Núi Hòn Quy (nằm ngoài khu vực lập quy hoạch, trong phạm vi nghiên cứu) là điểm nhấn không gian quan trọng của khu vực. 
Khu vực lập quy hoạch bị chia cắt bởi tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường sắt và các tuyến điện cao thế 220KV và 110KV. 

1.4.5 Hiện trạng công trình kiến trúc.
Trong phạm vi khu vực lập quy hoạch, chủ yếu là đất nông nghiệp, hầu như không có các công trình kiến trúc 

1.4.6 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

bảng tổng hợp hiện trạng hệ thống HTKT 

	TT
	Loại
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông
	m
	 
	 

	1.1
	Đ​ường sắt
	 
	90
	 

	1.1
	Đ​ường quốc lộ 1A
	 
	90
	 

	1.2
	Đư​ờng đất
	 
	3952
	Rộng 3-5m

	2
	Hệ thống tiêu thoát nư​ớc
	m
	 
	 

	2.1
	Mư​ơng rộng khoảng 40m
	
	582
	 

	2.2
	Suối
	
	3996
	Có mặt cắt  rộng 10-15m

	3
	Hệ thống cấp điện
	m
	1252
	 

	3.1
	Tuyến điện 110KV
	m
	1167
	 

	3.2
	Tuyến điện 15KV
	m
	85
	 


1.4.7 Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan

1) Trong phạm vi khu vực lập quy hoạch:

Các dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực lập quy hoạch: Dự án đường bộ cao tốc Việt Nam; Dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A; Dự án đường sắt Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Các thông số kỹ thuật của dự án này ảnh hưởng đến điểm đấu nối vào KCN. Vì vậy trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng cần tiếp tục cập nhật các dự án này để thiết kế cho phù hợp.
2) Nằm ngoài khu vực lập quy hoạch:  Dự án xây dựng nhà máy nước tại khu vực hồ Sông Cạn. KCN cần một khối lượng nước sạch khá lớn, tính khả thi của dự án phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ xây dựng nhà máy nước này; Dự án mở rộng và nâng cấp tuyến đường quốc lộ 27B đi Đà Lạt. 

2 Đánh giá chung
1) Mặt mạnh: 

- Dự án KCN Nam Cam Ranh có ý nghĩa tích cực về kinh tế - xã hội cho khu vực nên sẽ được sự ủng hộ tích cực của lãnh đạo  tỉnh, thị xã và người dân địa phương.

- Trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đất đồi núi , thuận tiện cho việc đền bù giải toả, trong đó đất thuận lợi cho việc xây dựng công nghiệp chiếm tỷ lệ đến 85% quỹ đất.
- Khả năng thành công của dự án cao do thuận lợi về vị trí kề liền với thị xã Cam Ranh và có vị trí giao thông hết sức thuận tiện bằng cả đường bộ và đường biển.

2) Mặt yếu: 

- Khu đất lập quy hoạch bị chia cắt bởi tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường sắt, đặc biệt là tuyến truyền tải điện 110 và 220KV. 

- Khu đất lập quy hoạch có địa hình đồi núi nên chi phí san lấp lớn, cũng như cần đầu tư xây dựng hầu như hoàn toàn mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là nguồn cấp nước, dẫn đến chi phí đầu tư cho 1m2 đất XNCN cho thuê sẽ lớn, khó hấp dẫn các nhà đầu tư.

- KCN Nam Cam Ranh có quy mô thuộc loại trung bình, khi mở rộng sẽ là một KCN có quy mô lớn. Nếu không có biện pháp xây dựng và quản lý phù hợp có thể sẽ nảy sinh ra các vấn đề về môi trường đối với khu vực vịnh Cam Ranh. 

bảng đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng

	TT
	Loại đất 
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Ghi chú

	1
	Đất đã xây dựng
	4,23
	2,08
	 

	 
	Tuyến điện 110KV và hành lang bảo vệ
	1,91
	 
	Rộng 12m

	 
	Tuyến ®ưêng sắt và hành lang bảo vệ
	0,11
	 
	Rộng 12m

	 
	Tuyến đường bộ quốc lộ 1A
	0,59
	 
	Rộng 25m, hành lang mỗi bên 20m

	2
	Đất có khả năng phát triển
	201,12
	98,72
	 

	2.1
	Thuận lợi cho xây dựng
	172,74
	84,79
	 

	2.2
	ít thuận lợi cho xây dựng
	20,21
	9,92
	 

	 
	Địa hình dốc hơn 3% -10% và có cao độ d​ưới 1m
	18,27
	 
	Bao gồm cả mặt nước vịnh 

	 
	Nghĩa địa phải di dời
	0,43
	 
	 

	 
	Đất dân cư​ và dự án Ngọc S​ương
	1,51
	 
	 

	2.3
	Đất không thuận lợi cho xây dựng
	8,17
	4,01
	 

	 
	Đất có độ dốc trên 10%
	0
	 
	 

	 
	Đất suối, m​ương
	8,17
	 
	 

	 
	Tổng cộng 
	203,72
	100,0
	 


3 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

1) Các chỉ tiêu về sử dụng đất:
- Đất khu nhà máy, kho tàng chiếm tỷ lệ từ 55% trở lên.
- Đất các khu kỹ thuật chiếm tỷ lệ từ 1% trở lên.
- Đất công trình hành chính, dịch vụ chiếm tỷ lệ từ 1% trở lên.
- Đất giao thông chiếm tỷ lệ từ 8% trở lên.
- Đất cây xanh chiếm tỷ lệ từ 10% trở lên.

2) Chỉ tiêu khống chế về mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng gộp (brut-to) tối đa trong KCN là 50%.

3) Các tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 

- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống giao thông: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005; áo đường mềm – Các quy trình và chỉ dẫn thiết kế 22 TCN 211-06; Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế: TCXDVN 104-2007; 
- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp nước và thoát nước: Tiêu chuẩn xây dựng: TCXD 27:1991; Tiêu chuẩn ngành cấp thoát nước  TCN 3385:1995; Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước, mạng lưới bên ngoài và công trình: TCXDVN: 33-2006;
- Tiêu chuẩn quy định về chất lượng nước thải: Nước thải sinh hoạt khi xả ra vùng nước biển ven bờ TCVN 5943-1995; Tiêu chuẩn TCVN 5945-2005- Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải. TCVN 5945-2005 – Nước thải sinh hoạt khi xả ra nguồn nước mặt;
- Các tiêu chuẩn quy định quản lý chất thải rắn: Phân loại chất thải nguy hại: TCVN 6706-2000; Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
- Nghị định số 105/2005 NĐ-CP, ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao thế; Quy phạm trang bị điện: 11 TCVN - (18;19;20;21)- 2006;  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008 BCT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/BCT ngày 17/6/2008 của Bộ Công thương áp dụng cho cả hệ thống cấp điện và chiếu sáng của đồ án và tiêu chuẩn hiện hành khác của nguồn điện; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCXDVN 253-2001; TCXDVN 333-2005;
Chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng nước; nhu cầu thu gom và xử lý nước thải, rác thải; nhu cầu dùng điện, thông tin liên lạc được trình bày trong phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

đề xuất quy hoạch
3.1 Cơ cấu tổ chức không gian:

3.1.1 Các loại hình công nghiệp trong KCN Nam Cam Ranh 

Theo Nghị định số 209/2004/NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về phân loại, phân cấp công trình xây dựng, công trình công nghiệp, các xí nghiệp công nghiệp bố trí trong KCN Nam Cam Ranh chủ yếu thuộc loại hình công nghiệp luyện kim (mã II-6), công nghiệp cơ khí, chế tạo (mã II-7); kho xăng dầu (mã II-5). 
Theo TCVN 4449-1987: phân loại xí nghiệp, kho theo cấp độ độc hại và khoảng cách ly vệ sinh, các xí nghiệp công nghiệp (XNCN) trong KCN Nam Cam Ranh thuộc cấp độ độc hại cấp IV và cấp V, cách khu dân cư 100m và 50m.

Với quy mô dự kiến khoảng 200ha, trong đó đất xây dựng XNCN vào khoảng 100ha, số lao động công nghiệp trong phạm vi khu vực quy hoạch vào khoảng 1 vạn người. 

3.1.2 KCN Cam Ranh trong phạm vi khu vực nghiên cứu  

Khu vực nghiên cứu – Khu công nghiệp - đô thị Nam Cam Ranh có quy mô dự kiến khoảng 1400ha.
Quy mô, ranh giới, định hướng phân khu chức năng và quy hoạch hệ thống hạ tầng khu vực nghiên cứu trong đồ án chỉ là dự kiến, sẽ được triển khai cụ thể trong giai đoạn sau trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các định hướng quy hoạch trong khu vực nghiên cứu là cơ sở cho bố cục không gian của khu vực quy hoạch, đáp ứng được nhu cầu mở rộng trong tương lai.

1) Phân khu chức năng khu vực nghiên cứu: 
Khu công nghiệp - đô thị Nam Cam Ranh là một khu chức năng của  đô thị Cam Ranh, liên kết với trung tâm đô thị và các khu chức năng khác qua tuyến đường quốc lộ 1A,  được phân thành:

a) Đất khu công nghiệp, trong đó bao gồm  khu vực quy hoạch.

b) Đất khu vực đô thị (đất ngoài công nghiệp): 

- Đất xây dựng công trình dịch vụ đơn vị ở,gồm: Đất công trình hành chính đơn vị ở : UBND phường; Đất công trình dịch vụ đô thị, bao gồm: Đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại, chợ; trạm xá, phòng khám đa khoa; trường tiểu học quy mô khoảng 1000 học sinh, trường trung học cơ sở quy mô khoảng 1000 học sinh và trường mẫu giáo...
- Đất ở, gồm: Đất ở làng xóm hiện có, kể cả làng đồng bào dân tộc trong phạm vi nghiên cứu với quy mô dân số khoảng 4000 người; Đất ở xây dựng mới: đất nhà ở cho cán bộ công nhân viên và quỹ đất ở tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng với quy mô dân số khoảng 6000 người 
Quy mô dân số trong khu vực nghiên cứu khoảng 1 vạn người, tương đương một đơn vị ở. 

Trong khu vực nghiên cứu chỉ bố trí một phần đất ở cho công nhân KCN, chủ yếu là nhà ở tập thể. Quỹ nhà ở chính cho công nhân KCN Cam Ranh sẽ được bố trí trong quỹ đất ở hiện có và dự kiến xây dựng mới trong các khu đô thị của thị xã Cam Ranh và khu vực lân cận. 

- Đất trường cao đẳng dạy nghề (ngành kỹ thuật): Với quy mô đất nhà máy, kho tàng trong tương lai đạt đến khoảng 600 ha, số lao động công nghiệp sẽ đạt khoảng 6 vạn lao động. Để đáp ứng nhu cầu về lao động có chất lượng cho KCN, dự kiến đầu tư xây dựng tại đây trường cao đẳng dạy nghề với quy mô khoảng 4000 – 6000 học sinh. Đất trường dạy nghề bao gồm cả đất nhà ở ký túc xá cho học sinh. 
- Đất công trình tôn giáo tín ngưỡng hiện có được bảo tồn, tôn tạo;
- Đất cây xanh sử dụng công cộng và đất cây xanh chuyên dụng (đất cây xanh cách ly, rừng phòng hộ...)
- Đất mặt nước vịnh Cam Ranh;

- Đất công trình đầu mối HTKT đô thị: Nhà máy nước;
- Đất giao thông gồm: Đường quốc lộ 1A, quốc lộ 27B; tuyến đường sắt; Đường giao thông cấp khu vực, gồm nút giao thông vượt đường sắt và đường quốc lộ; các trục giao thông chính trong khu vực; bến cảng.

2) Định hướng phát triển không gian khu vực nghiên cứu:
Khu vực nghiên cứu được chia thành: Khu vực Đông và Tây tuyến đường quốc lộ 1A và đường sắt quốc gia. Đất xây dựng KCN nằm cả trong hai phần Đông và Tây. Liên kết giữa hai khu vực và với tuyến đường 1A thông qua hệ thống đường thu gom dọc đường 1 A và nút giao thông lập thể. Nút giao thông này được bố trí tại vị trí có thể liên hệ trực tiếp với bến cảng dự kiến. 
a) Khu vực phía Đông đường 1A: 

- Tại đây bố trí bến cảng, bãi contrainer, đất nhà máy xi măng hiện tại và đất xây dựng các xí nghiệp có đòi hỏi về công nghệ sản xuất gắn liền với mặt nước vịnh như nhà máy đóng tàu. 
- Trong khu vực có núi Hòn Quy, là điểm nhấn về không gian, cảnh quan đẹp. Tại đây dự kiến bố trí khu cây xanh công viên. Gắn liền với công viên là khu đất xây dựng các công trình hành chính, dịch vụ của KCN: dịch vụ hải quan, ngân hàng, công nghệ thông tin, trung tâm trưng bày sản phẩm, văn phòng giao dịch, ...

- Tại chân núi Hòn Quy có một số hộ dân (khoảng 100 hộ) nằm tại phía Tây-Nam nhà máy xi măng, không đáp ứng yêu cầu về khoảng cách vệ sinh (với quy mô hiện tại nhà máy xi măng tại núi Hòn Quy thuộc loại các XNCN có mức độ độc hại cấp III, cần phải cách các khu dân cư tối thiểu 300m). Về lâu dài cần di chuyển các hộ dân này đến khu tái định cư của KCN hoặc của thị xã.
b) Khu vực phía Tây đường 1A: 
- Tại đây bố trí các lô đất XNCN thuộc lĩnh vực cơ khí không có công nghệ gắn liền với mặt nước, sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các xí nghiệp đóng tàu như nhà máy sản xuất các thiết bị tàu thủy, nhà máy sản xuất nội thất tàu thuỷ, nhà máy thép tấm, đúc, nhà máy chế tạo cần cẩu...và nhà máy sản xuất ô tô.
- Trạm xử lý nước thải, bãi thu gom rác thải được bố trí về phía Tây Bắc khu đất, cuối hướng gió chủ đạo và cạnh khu vực nghĩa địa. Trạm biến thế 110KV/22KV và trạm phát điện dự phòng bố trí kề liền khu vực trên, cạnh các tuyến truyền tải điện quốc gia. Nhà máy nước được bố trí tại phía Tây Nam khu vực nghiên cứu, kề sát hồ sông Cạn là nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước.
- Khu dân cư hiện có ven đường quốc lộ 1A, đường sắt và đường quốc lộ 27B được giữ lại cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch, trên cơ sở đảm bảo hành lang an toàn đường bộ và đường sắt. 

- Khu dân cư mới được xây dựng dọc theo quốc lộ 27B, kết hợp với khu vực dân cư hiện có tạo thành một khu vực dân cư mới với hệ thống các công trình dịch vụ đô thị đồng bộ. 
- Khu vực trường cao đẳng dạy nghề được bố trí kề liền khu vực dân cư mới.
3) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu:

a) Bố cục mạng lưới giao thông:

- Khu vực nghiên cứu có đặc điểm là đồi núi và có một số tuyến điện cao thế cắt qua. Vì vậy việc bố cục các trục giao thông được đề xuất trên cơ sở tận dụng hướng của tuyến điện cao thế và điều kiện địa hình để hạn chế việc san lấp. 
- Toàn bộ hệ thống giao thông trong khu vực nghiên cứu liên kết với tuyến đường quốc lộ 1A và đường quốc lộ 27B theo nguyên tắc của đường thu gom, hạn chế đến mức thấp nhất việc đấu nối trực tiếp.

b) Quy mô và vị trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 
- Quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước thải, trạm biến thế được tính toán công suất cho toàn Khu công nghiệp - đô thị Nam Cam Ranh và có thể đáp ứng cho các khu vực lân cận của thị xã.

 - Vị trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được bố trí để có thể khai thác thuận tiện ngay trong giai đoạn đầu: Nhà máy nước được dự kiến bố trí tại khu vực kề liền hồ Sông Cạn. Nhà máy xử lý nước thải, trạm thu gom và phân loại rác thải công nghiệp được bố trí tại Khu công nghiệp Nam  Cam Ranh (khu vực quy hoạch).
c) Hệ thống kênh thoát nước mưa:

Khu vực quy hoạch và khu vực nghiên cứu có địa hình đồi núi, các trục tiêu nước chính được đề xuất là các tuyến kênh hở, chạy dọc theo các trục đường quy hoạch, kết hợp với tường chắn đất. Các tuyến mương hở có khả năng liên kết thuận tiện với hệ thống suối hiện có trong khu đất, có khả năng tiêu thoát nước nhanh, hạn chế úng lụt cục bộ, phù hợp với việc phát triển theo giai đoạn và dễ nạo vét. 
3.1.3 Định hướng phát triển không gian và cơ cấu sử dụng đất khu vực quy hoạch

KCN Nam Cam Ranh gồm các khu vực chức năng sau:
1) Đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ: 
Tại đây bố trí các công trình làm việc của Công ty Đầu tư xây dựng – Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, đơn vị quản lý vận hành  và khai thác KCN. 
Đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ bố trí tại trục đường chính, lối ra vào KCN.
2) Đất xí nghiệp công nghiệp, kho tàng: 
Đây là phần diện tích lớn nhất của toàn bộ khu vực lập quy hoạch, được bố trí trên phần đất có điều kiện xây dựng thuận lợi với độ dốc địa hình tối đa 3%. Tại đây do đặc điểm và nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp dự kiến đầu tư vào KCN, các lô đất XNCN tại đây đều có nhu cầu diện tích lớn. 
3) Đất các khu kỹ thuật: 
- Đất xây dựng công trình trạm biến thế (trạm nguồn) và trạm phát điện dự phòng được bố trí tại khu vực có địa hình dốc phù hợp với các công trình xây dựng trên khu đất có thể san nền cục bộ và kề liền với tuyến truyền tải điện quốc gia. 
- Đất xây dựng nhà máy xử lý nước thải và bãi tập trung thu gom rác thải được bố trí cuối khu đất, tại vị trí kề liền nghĩa địa. Quy mô của nhà máy xử lý nước thải và bãi tập trung rác thải được tính toán phù hợp với việc mở rộng KCN tại giai đoạn sau. 

4) Đất cây xanh sử dụng công cộng và đất cây xanh chuyên dụng: 
Là phần diện tích rừng phòng hộ tại khu vực có địa hình dốc, không thuận lợi cho xây dựng; đất cây xanh hành lang cách ly tuyến điện và tuyến mương. 

5) Đất giao thông: 
Bao gồm các trục giao thông chính KCN và các đất giao thông đối ngoại (phần diện tích đất của nút giao thông vượt đường quốc lộ 1A, đường sắt).
Đồ án đề xuất 2 phương án định hướng phát triển không gian trong phạm vi khu vực quy hoạch. 
Về cơ bản hai phương án tương tự về việc phân bố các khu vực chức năng, việc phân bố như vậy đảm bảo thuận lợi cho việc mở rộng phát triển trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển của Khu công nghiệp - đô thị Nam Cam Ranh (đã đề cập ỏ phần trên).
Cả hai phương án đều có giải pháp quy hoạch theo kiểu ô cờ, do vậy việc bố cục hệ thống giao thông – trục tổ hợp có vai trò quyết định về không gian kiến trúc cảnh quan của KCN. Đây cũng chính là sự khác nhau cơ bản giữa hai phương án. 

Trong cả 2 phương án, các tuyến giao thông được bố trí đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hướng của tuyến điện để có thể khai thác hợp lý quỹ đất.  
Trong phương án 1, chỉ có 4 hướng trục tổ hợp (trong khi đó tại phương án 2 có đến 5 hướng trục tổ hợp), qua đó tạo cho khu vực quy hoạch không quá phức tạp về không gian, trật tự hơn so với phương án 2.
Phương án 1 phù hợp với phương án tổng thể và hợp lý về tổ chức hệ thống giao thông được lựa chọn là phương án được triển khai trong đồ án. 

Bảng tổng hợp phương án cơ cấu sử dụng đất  khu vực quy hoạch 

	TT
	Loại đất
	Phương án 1-

Phương án chọn
	Phương án 2-

Phương án so sánh

	
	
	Diện 
tích 

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện 

tích 

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	Đất công trình hành chính dịch vụ
	3,91
	1,92
	3,91
	1,92

	2
	Đất nhà máy, kho tàng
	116,35
	57,11
	100,66
	49,42

	3
	Đất các khu kỹ thuật
	25,31
	12,42
	25,31
	12,42

	4
	Đất cây xanh
	21,12
	10,37
	22,84
	11,21

	5
	Đất giao thông
	37,03
	18,18
	37,55
	18,43

	 
	Nút giao thông đối ngoại
	15,73
	7,72
	15,73
	7,72

	 
	Giao thông KCN
	21,30
	10,46
	21,82
	10,71

	 
	Tổng cộng 
	203,72
	100,0
	203,72
	100,0


3.2 quy hoạch sử dụng đất

KCN Nam Cam Ranh - Khu vực quy hoạch có tổng diện tích 203,72 ha, được phân thành các khu chức năng với chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau: 

3.2.1 Khu đất xây dựng các công trình hành chính, dịch vụ 

Đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ, ô đất ký hiệu CC.1, có tổng diện tích 3,91ha. 
Tại đây bố trí các công trình văn phòng làm việc của Công ty Đầu tư xây dựng – Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, đơn vị quản lý vận hành và khai thác KCN; công trình dịch vụ thương mại, hải quan, ngân hàng, trạm cứu hoả... 
Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của ô đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ theo bảng dưới đây. 

3.2.2 Khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng  

Đất xây dựng nhà máy, kho tàng có tổng diện tích 116,35ha, gồm:

1) ¤ đất ký hiệu XNCN.1 có diện tích 52,61ha, bố trí nhà máy sản xuất ô tô;
2) ¤ đất ký hiệu XNCN.2 có diện tích 36,00ha, bố trí nhà máy sản xuất thiết bị tàu thủy;
3) ¤ đất ký hiệu XNCN.3 có diện tích 12,40ha, bố trí nhà máy đúc và luyện thép;
Các XNCN bố trí trong các ô đất xây dựng thông thường gồm các bộ phận chức năng: Đất bố trí công trình hành chính, dịch vụ của nhà máy; đất nhà xưởng, kho tàng; đất các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật; đất giao thông nội bộ của nhà máy; đất cây xanh XNCN; đất dự trữ phát triển... Việc bố trí các bộ phận chức năng của mỗi nhà máy sẽ được cụ thể hoá theo từng dự án, phù hợp với loại hình và công nghệ sản xuất của mỗi nhà máy. 

4)  ¤ đất ký hiệu XNCN.4 có diện tích 10,31ha, bố trí kho cảng;
5)  ¤ đất ký hiệu XNCN.3 có diện tích  5,03 ha, bố trí kho xăng dầu.

3.2.3 Đất các khu kỹ thuật   

Đất các khu kỹ thuật có tổng diện tích 25,31ha, gồm:

1) ¤ đất ký hiệu HTKT.1 có diện tích 15,43ha, bố trí nhà máy (trạm) xử lý nước thải, bao gồm cả đất dự trữ mở rộng và diện tích cây xanh cách ly trong ô đất;
2) ¤ đất ký hiệu HTKT.2 có diện tích 5,49ha, bố trí nơi thu gom và phân loại rác của toàn KCN;
3) ¤ đất ký hiệu HTKT.3 có diện tích 2,89 ha, bố trí trạm phát điện dự phòng, gồm trạm phát điện, bãi biến thế và kho nhiên liệu;
4) ¤ đất ký hiệu HTKT.4 có diện tích 1,50ha, bố trí trạm biến thế 110KV/22KV.

3.2.4 Đất cây xanh   

Đất cây xanh sử dụng công cộng và cây xanh cách ly có tổng diện tích 21,12ha, gồm:
- ¤ đất ký hiệu CX.1 có diện tích 16,57 ha. Đây là phần diện tích cây xanh chạy dọc theo triền núi phía Bắc, có vai trò cây xanh phòng hộ, bảo vệ mương, cách ly với khu vực mỏ đá phía Bắc;
- ¤ đất ký hiệu CX.2 có diện tích 2,17ha. Đây là diện tích của tuyến điện 110KV, mương và hành lang cây xanh bảo vệ chạy dọc theo trục đường;
- ¤ đất ký hiệu CX.3 có diện tích 3,61ha và ô đất ký hiệu CX.4 có diện tích 2,06ha. Đây là diện tích của các tuyến mương và hành lang bảo vệ mương chạy dọc theo các trục đường;
- ¤ đất ký hiệu CX. 5 có diện tích 3,86ha, là diện tích đây cây xanh xung quanh nút giao thông lập thể. 

3.2.5 Đất giao thông   

Đất giao thông có tổng diện tích 37,03 ha, gồm diện tích nút giao thông đối ngoại và giao thông khu công nghiệp.

Trong khu đất lập quy hoạch có 2 khu vực với diện tích khoảng 4 ha chứa bùn khoáng tại ô đất XNCN2 (bố trí nhà máy thiết bị tàu thuỷ) và ô đất HTKT1(bố trí trạm xử lý nước thải). Để tận dụng được nguồn tài nguyên, trước khi san nền cần khai thác toàn bộ trữ lượng này (khoảng 9189m3) chứa vào trong công trình kho với quy mô dự kiến khoảng 3000m2, đặt tại ô đất HTKT1. Tại đây bùn khoáng được phân loại, đóng gói, xuất cho các cơ sở phục vụ du lịch (tắm bùn khoáng). Về lâu dài, khi khai thác hết, nhà kho tạm chứa bùn khoáng sẽ được dỡ bỏ để trồng cây xanh. 
Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật các ô đất trong khu vực quy hoạch được tổng hợp trong bảng sau.

Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu vực quy hoạch
	TT
	Ký hiệu

« đất
	Chức năng sử dụng
	Diện tích 

(ha)
	Diện tích XD (m2)
	M§

XD (%)
	Số tầng TB (tầng)
	HSSĐ đất (lần)
	DT  sàn (m2)

	1
	CC1
	Công trình hành chính dịch vụ
	3,91
	15640
	40
	3
	1,20
	46920

	2
	XNCN
	Nhà máy, kho tàng
	116,35
	581750
	 
	 
	 
	872625

	2.1
	XNCN.1
	Nhà máy ô tô
	52,61
	263050
	50
	1,5
	0,75
	394575

	2.2
	XNCN.2
	Nhà máy thiết bị tàu thuỷ
	36,00
	180000
	50
	1,5
	0,75
	270000

	2.3
	XNCN.3
	Nhà máy đúc và luyện thép
	12,40
	62000
	50
	1,5
	0,75
	93000

	2.4
	XNCN.4
	Kho cảng
	10,31
	51550
	50
	1,5
	0,75
	77325

	2.5
	XNCN.5
	Kho xăng dầu
	5,03
	25150
	50
	1,5
	0,75
	37725

	3
	HTKT
	Các khu kỹ thuật
	25,31
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	HTKT.1
	Trạm xử lý nư​ớc thải
	15,43
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	HTKT.2
	Bãi thu gom rác thải
	5,49
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	HTKT.3
	Trạm phát điện
	2,89
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	HTKT.4
	Trạm biến thế 110/22KV
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CX
	Cây xanh 
	21,12
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	CX.1
	Cây xanh, m​ương
	9,42
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	CX.2
	CX cách ly mư​ơng, tuyến điện
	2,17
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	CX.3
	CX cách ly m​ương
	3,61
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	CX.4
	CX cách ly m​ương
	2,06
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	CX.5
	Cây xanh
	3,86
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	GT
	Giao thông
	37,03
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	GT1
	Nút giao thông đối ngoại
	15,73
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	GT2
	Giao thông KCN
	21,30
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng 
	203,72
	597390
	 
	 
	 
	919545


Tổng hợp chỉ tiêu Quy hoạch- Kiến trúc 

	TT
	Loại
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Tổng diện tích đất khu vực quy hoạch
	203,72ha
	

	2
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	 
	

	2.1
	Đất XD các công trình hành chính, dịch vụ
	3,91ha
	chiếm tỷ lệ 1,92 %

	2.2
	Đất nhà máy, kho tàng
	116,35ha
	chiếm tỷ lệ 57,11 %

	2.3
	Đất các khu kỹ thuật
	25,31ha
	chiếm tỷ lệ 12,42 %

	2.4
	Đất cây xanh 
	21,12ha
	chiếm tỷ lệ 10,37%

	2.5
	Đất giao thông
	37,03ha
	chiếm tỷ lệ 18,18%

	3
	Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính
	
	

	3.1
	Số lao động công nghiệp 
	11,6 ngàn người
	

	3.2
	Mật độ xây dựng tối đa tại ô đất xây dựng nhà máy, kho tàng 
	50%
	

	3.3
	Chiều cao tầng trung bình tại ô đất xây dựng nhà máy, kho tàng 
	1,5 tầng
	

	3.4
	Hệ số sử dụng đất tại ô đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	0,75 lần
	


3.3 Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc

1) Bố cục không gian kiến trúc toàn khu :

- Khu công nghiệp Nam Cam Ranh là một khu công nghiệp mới. Không gian kiến trúc của toàn khu công nghiệp được quy hoạch theo kiểu ô cờ với đặc điểm chung là lấy giao thông là trục tổ hợp. 

- Các XNCN dự kiến đầu tư vào khu vực quy hoạch chủ yếu thuộc loại hình công nghiệp luyệt kim, cơ khí, chế tạo với các máy móc thiết bị nặng nên các nhà xưởng trong nhà máy chủ yếu là nhà một tầng với kết cấu thép và vật liệu bao che nhẹ. Các công trình nhiều tầng là các công trình hành chính, dịch vụ của KCN và của các XNCN.

- Đầu tư vào KCN là các doanh nghiệp công nghiệp lớn, thuộc các ngành công nghệ tiên tiến, nên các công trình trong XNCN đều có quy mô lớn, chất lượng xây dựng cao, tạo cho KCN Cam Ranh có không gian kiến trúc bề thế, hiện đại.
- KCN nằm tương đối sâu vào phía trong so với đường quốc lộ 1A. Do vậy ít đóng góp với cảnh quan chung và ngược lại cũng không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan chung.  
- Không gian kiến trúc chủ đạo của KCN là trục đường chính KCN rộng 40m. Tại đây bố trí các công trình nhà hành chính, dịch vụ KCN, nhà hành chính, dịch vụ của các XNCN. 
- Dọc theo các trục đường quy hoạch là hệ thống kênh thoát nước với hành lang cây xanh dọc kênh. Đây là tuyến không gian mở quan trọng cùng với hệ thống cây xanh trên vỉa hè tạo thành một tổng thể không gian mở – cây xanh thống nhất. Hệ thống trục đường đi kèm với hệ thống kênh kết hợp tường chắn đất là một trong đặc điểm dễ ghi nhận của KCN Nam Cam Ranh.  

2) Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng:

- Khu vực trọng tâm và là tuyến không gian quan trọng trong khu vực lập quy hoạch là tuyến đường chính KCN rộng 40m. Để nhấn mạnh trục không gian này, tại dải phân cách rộng 5,5m bố trí cây xanh vườn hoa, đèn chiếu sáng, biển hiệu quảng cáo...
- Điểm nhấn quan trọng về không gian kiến trúc cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch là khu đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ, có vai trò như cửa ngõ của KCN. Công trình là một tổ hợp các khối chức năng: văn phòng, phòng họp... với hệ thống hành lang, sân trong và sân vườn, được thiết kế phù hợp với công trình kiến trúc hiện đại, không gian cho các hoạt động giao tiếp.
3) Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan:

a) Đối với các ô đất xây dựng nhà máy, kho tàng: 

- Các XNCN không được phép xây dựng hàng rào bảo vệ dạng tường đặc tại phía tiếp giáp với trục đường chính rộng 40m làm cản trở tầm nhìn.

- Các công trình, sân bãi trong các XNCN không có ý nghĩa về mặt cảnh quan được bố trí lùi về phía sau khu đất, có hành lang cây xanh cách ly, che chắn tầm nhìn.

- Trong quá trình thiết kế cần tăng cường bố trí màu sắc cho các mặt đứng công trình công nghiệp làm cho không gian kiến trúc KCN sinh động. Tuy nhiên cần hạn chế việc sử dụng màu sắc mạnh hoặc quảng cáo có diện tích bề mặt lớn. Khuyến khích việc sử dụng kết cấu không gian trong xây dựng công trình, tạo cho XNCN có ngôn ngữ kiến trúc phong phú, đa dạng.
- Nâng cao chất lượng hoàn thiện khu đất xây dựng (trồng cây, chiếu sáng, tổ chức kiến trúc nhỏ...) tại các khu vực tập trung xây dựng.
b) Đối với đất cây xanh: 

- Hệ thống cây xanh của khu công nghiệp chủ yếu gồm cây xanh sử dụng công cộng và cây xanh cách ly, tạo thành các hành lang cây xanh, trục không gian. Tại đây bố trí cây xanh bóng mát, cây bụi, thảm cỏ kết hợp với mương nước và chiếu sáng cảnh quan.  

- Hệ thống cây xanh của khu công nghiệp liên kết với hệ thống cây xanh trồng dọc theo vỉa hè, dải phân cách và hệ thống cây xanh trong từng lô đất xây dựng tạo thành tổng thể cây xanh thống nhất.

c) Đối với các ô đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 
Sử dụng hệ thống cây xanh cách ly để giảm bớt các tác động có hại sinh ra trong quá trình hoạt động của các công trình này. Chiều rộng dải cây xanh cách ly tối thiểu rộng 20m.
d) Đối với khu vực phải đào đất, san nền:
Xây dựng tường chắn đất, hạn chế việc xói lở đất lấp đầy các kênh mương và làm xấu cảnh quan chung. 
4) Bố trí tái định cư  cho hộ dân có đất ở trong khu vực quy hoạch:

Trong khi vực qui hoạch chỉ có 4 căn nhà cấp 4 của các hộ dân. Do số lượng di dời ít nên dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân này vào khu tái định cư hiện có của thị xã Cam Ranh.

Tổng hợp về  bố cục không gian quy hoạch, kiến trúc cảnh quan xem bản vẽ QH-03 kèm theo.

3.4 quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật  

3.4.1 Quy hoạch hệ thống giao thông 

1) Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống giao thông trong trong khu vực quy hoạch được thiết kế trên cơ sở có tính toán đến tính tổng thể phạm vi khu vực nghiên cứu, bao gồm toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ: đường, bãi đỗ xe; cảng trong mối liên quan đến hệ thống đường quốc lộ 1A, đường quốc lộ 27B và tuyến đường sắt. (Định hướng quy hoạch hệ thống thoát giao thông khu vực nghiên cứu chỉ là dự kiến, sẽ được triển khai cụ thể trong giai đoạn sau trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Hiện nay dự án đường sắt Nha Trang- TP Hồ Chí Minh đang lập báo cáo đầu tư và quy hoạch đường bộ cao tốc Việt Nam đến 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008. Tuy nhiên hai dự án mới có hướng tuyến tổng quát chưa có toạ độ và cao độ cụ thể. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo cần liên hệ với đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt để có số liệu chính xác về hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và các dự án đang triển khai có liên quan để điều chỉnh, khớp nối cho phù hợp. 

- Không tổ chức giao cắt cùng mức với đường sắt và đấu nối với tuyến đường quốc lộ 1A qua giải pháp nút giao thông lập thể (dạng không hoàn chỉnh). 
- Trong đồ án đề xuất phương án cụ thể về tổ chức mạng lưới giao thông, thể hiện chỉ giới mở đường, cao độ đường, mặt cắt ngang đường và các thông số kỹ thuật cơ bản như bán kính đường cong bằng, bán kính bó vỉa, vạt góc đường, bề rộng vỉa hè, bề rộng lòng đường. Các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của đường phù hợp với việc vận chuyển xe container với loại hàng hoá siêu trường, siêu trọng. Bán kính cong bằng của lòng đường tại các điểm giao cắt tối thiểu là 25m. Độ dốc dọc của các các tuyến đường KCN phù hợp với quy hoạch san nền không vượt quá 2%. Độ dốc dọc của cầu cạn vượt đường sắt, đường quốc lộ 1A là 4%. 
- Do khu vực có địa hình là đồi núi nên việc thiết kế hệ thống giao thông được thiết kế đồng thời với việc thiết kế hệ thống thoát nước mưa, để bố trí các tuyến mương  dọc đường thu gom nước mưa đổ xuống từ sườn núi và hệ thống các kè chắn đất.

2) Giải pháp thiết kế:

a) Nút giao thông đối ngoại:

- Tuyến đường quốc lộ 1A: Đoạn nằm trong khu vực quy hoạch dài 90. Việc mở rộng tuyến đường quốc lộ 1A được thực hiện theo dự án riêng. 

- Tuyến đường lên cầu vượt rộng 16,25m, gồm lòng đường rộng 11,25m cho 3 làn xe, vỉa hè bố trí một phía rộng 5m.

- Cầu vượt đường quốc lộ và đường sắt có chiều rộng 32,5m, gồm lòng đường rộng 22,5m cho 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Cầu vượt đường có độ dốc dọc 4%, chiều cao thông thủy tối thiểu 6,55m so với cao độ tuyến đường sắt. 
b) Giao thông KCN: 
- Tuyến đường chính KCN có mặt cắt ngang rộng 40m, gồm lòng đường với hai dải xe, mỗi dải rộng 11,25m cho 3 làn xe (mỗi làn xe rộng 3,75m); vỉa hè mỗi bên rộng 5m; dải phân cách rộng 5,5m.

- Tuyến đường KCN có mặt cắt ngang rộng 25m, gồm lòng đường rộng 15m cho 4 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Tổng chiều dài các tuyến đường KCN, không kể giao thông đối ngoại là 6768m.
Trong các ô đất xây dựng có bãi đỗ xe riêng cho khách giao dịch và người lao động. 

c) Hệ thống giao thông đường sắt: Trong phạm vi khu vực quy hoạch tuyến đường sắt quốc gia có chiều dài 90m. Đường sắt có hành lang bảo vệ. 

d) Giao thông công cộng: Việc chuyên chở người lao động đến làm việc tại KCN chủ yếu bằng tuyến xe bus của thị xã hoặc do các doanh nghiệp tự tổ chức đưa đón tận cổng ra vào XNCN. Dự kiến bố trí 4 bến xe bus. Các bến xe cách nhau khoảng 800m phù hợp với bán kính đi bộ (khoảng 400m).
tổng hợp khối lượng giao thông khu vực lập quy hoạch

	TT

	Loại đ​ường


	Ký hiệu MC


	Chiều dài

(m)
	Chiều rộng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lòng đ​ường
	Phân cách
	Vỉa hè
	

	1
	Hệ thống đ​ường bộ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Giao thông đối ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Đư​ờng quốc lộ 1A
	 
	90
	 
	 
	 
	Đoạn nằm trong khu vực quy hoạch

	 
	Đ​​ường lên cầu v​ượt rộng 16,25m
	 
	639
	11,25
	 
	5
	 

	 
	Cầu v​ượt rộng 32,5m 
	 
	650
	11,25x2
	 
	5x2
	

	1.2
	Giao thông KCN
	 
	6768
	 
	 
	 
	

	 
	§­​​êng chÝnh KCN réng 40m
	1—1
	2855
	11,25x2
	5,5
	6x2
	

	 
	§­​​êng KCN réng 25m
	2—2
	3913
	15
	 
	5x2
	

	2
	Hệ thống đư​ờng sắt 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tuyến đ​ưòng sắt quốc gia
	 
	90
	 
	 
	 
	Đoạn nằm trong khu vực quy hoạch

	3
	Giao thông công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Bến xe bus
	 
	 
	 
	 
	 
	4 bến


e) Định vị mạng lưới đường và cao độ nền đường:
Mạng lưới đường trong khu vực quy hoạch được định vị tại tim đường. Cao độ của các tim đường được ghi trực tiếp trong bản vẽ. Toàn bộ định vị tim đường và cao độ nền đường được trình bày trong bản vẽ QH - 05 A.

Toàn bộ chỉ giới mở đường được xác định qua hệ thống các điểm ranh giới với các ô đất xây dựng, được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch chỉ giới đường đỏ QH - 06. 

3.4.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

1) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực quy hoạch được thiết kế trên cơ sở có tính toán đến tổng thể của toàn bộ phạm vi khu vực nghiên cứu, bao gồm lưu vực tiêu nước, cao độ khống chế tim đường, hệ thống mạng lưới thoát nước và xả nước. (Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước mưa khu vực nghiên cứu chỉ là dự kiến, sẽ được triển khai cụ thể trong giai đoạn sau trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt).
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy, tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn, phù hợp với hệ thống thoát nước mưa trong điều kiện địa hình đồi núi. Đối với các tuyến đường chạy ven núi, sử dụng hệ thống mương hở để thu gom nước, kết hợp với việc xây dựng tường chắn đất.

- Lưu vực thu gom nước mưa trong trong khu vực quy hoạch không chỉ đơn thuần là diện tích khu vực quy hoạch hay khu vực nghiên cứu mà toàn bộ lưu vực của sườn núi phía Bắc, Tây và Nam với tổng diện tích lưu vực khoảng 2400ha.
- Nước mưa trong lưu vực đều được thu gom, chảy vào hệ thống suối, kênh mương và chảy ra vịnh Cam Ranh, vì vậy nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn cho việc tiêu nước khi có mưa to là: Các mặt cắt của mương được xác định trên cơ sở tôn trọng tối đa các mặt cắt ngang của suối, không thu hẹp lòng suối và cửa suối, mương đổ ra biển. 
- Để đề phòng nước mưa có thể hoà lẫn các chất thải độc hại ngẫu nhiên (xem phần quy hoạch hệ thống xử lý nước thải dưới đây) và đất cát ra vịnh Cam Ranh, toàn bộ nước mưa được theo các tuyến kênh đổ vào hồ lắng và thoát ra biển thông qua một cửa xả. Vị trí hồ lắng dự kiến bố trí tại phía Đông Nam núi Hòn Quy, được xây dựng trong giai đoạn sau. 
- Cao độ san nền cho khu đất quy hoạch được tính toán trên cơ sở tận dụng tối đa điều kiện địa hình tự nhiên, hạn chế việc san, đắp nền, phù hợp với cao độ của tuyến đường quốc lộ 1A, cao độ tuyến đường sắt và khu dân cư lân cận. Cao độ nền thấp nhất là 3m tại nút giao thông khác cốt vượt đường quốc lộ 1A. Tại khu vực xây dựng nhà máy, độ dốc san nền không vượt quá 2%. Một số khu vực không tập trung xây dựng có thể san nền cục bộ tại vị trí xây dựng công trình và sân bãi.

- Độ dốc cống, rãnh thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy Imin >= 1/D. Khi độ dốc đường thay đổi lớn thì độ dốc cống, rãnh lấy theo độ dốc địa hình. 
2) Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa: 
a) Hệ thống kênh tiêu nước: Trong phạm vi khu vực quy hoạch các tuyến kênh tiêu nước có 3 loại mặt cắt : Bmặt:10500, bđáy:2500, H2000; Bmặt: 24000, bđáy:10000, H3500; Bmặt: 34000, bđáy:20000, H3500. Tuyến mương được kè đá, kết hợp với tường chắn đất tại vị trí đào nền. Mương có hành lang bảo vệ mương, được trồng cây xanh tạo cảnh quan.
b) Hệ thống rãnh thu nước: Rãnh thu nước có 5loại mặt cắt: B: 600, H: 600; B: 600, H: 800; B:800, H: 1000; B: 1000, H: 1200 và B: 1200, H: 1400 chạy dọc theo các trục đường quy hoạch thu gom nước mưa đổ vào tuyến mương tiêu nước. Dọc theo các tuyến rãnh thu nước xây dựng các giếng thu, giếng thăm để thu nước mặt nền vào hệ thống cống. Khoảng cách các giếng thu trung bình khoảng 30- 40m.

tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Cống bản
	m
	60
	 

	 
	B4000 H2000
	
	60
	qua đường

	2
	Rãnh thu nư​ớc
	m
	12631
	

	 
	B600 H600
	
	2165
	

	 
	B600 H800
	
	4475
	

	 
	B800 H1000
	
	2425
	

	 
	B1000 H1200
	
	105
	

	 
	B1200 H1400
	
	3461
	

	3
	Giếng thăm 
	cái
	291
	

	 
	B600 H600-H800
	
	158
	

	 
	B800 H1000
	
	53
	

	 
	B1000 H1200
	
	3
	

	 
	B1200 H1400
	
	77
	

	4
	GiÕng thu n​­íc m​­a
	cái
	282
	

	5
	Miệng xả
	cái
	26
	

	 
	B600 H600
	
	3
	

	 
	B600 H800
	
	11
	

	 
	B800 H1000
	
	3
	

	 
	B1000 H1200
	
	3
	

	 
	B1200 H1400
	
	6
	

	6
	Mương thoát n​ước
	m
	3507
	

	 
	B10500 b2500 H2000
	
	3131
	

	 
	B24000 b10000 H3500
	
	58
	

	 
	B34000 b20000 H3500
	
	318
	


3) Giải pháp thiết kế san nền:

Cao độ khống chế trên đường quy hoạch được xác định trên cơ sở phù hợp với  các cao độ nền, nhằm hạn chế tối đa việc san lấp.

Tại khu vực xây dựng nhà máy, công trình hành chính dịch vụ, nền được san tạo mái dốc có độ dốc tối thiểu 0,4% và tối đa 2% ra các đường bao quanh. 

Tại khu vực xây dựng trạm phát điện dự phòng chỉ san nền cục bộ tại vị trí xây dựng công trình. 

Thiết kế san nền trong đồ án chủ yếu là là giải pháp san nền sơ bộ để tạo mặt bằng. Trong giai đoạn thiết kế xây dựng tiếp sau sẽ san nền hoàn thiện để phù hợp với cao độ sân, đường và hệ thống thoát nước trong mỗi ô đất xây dựng công trình. 
Trước khi san nền cần tiến hành nạo vét lớp đất hữu cơ và thu gom lại để sử dụng trồng cây trong khu đất cây xanh. 
Trong khu vực quy hoạch, có mỏ bùn khoáng với trữ lượng khoảng 9189m3. Trước khi san nền cần khai thác toàn bộ trữ lượng này. 

Bảng thống kê sơ bộ khối lượng đào đắp nền  

	TT
	Ký hiệu  ô đất
	Chức năng

sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Cao độ nền (m)
	Khối lượng đào, đắp (m3)

	
	
	
	
	Cao độ trung bình nền hiện trạng
	Cao độ trung bình nền thiết kế 
	

	1
	CC1
	Công trình hành chính dịch vụ
	3,91
	1,8
	4,5
	-105570

	2
	XNCN
	Nhà máy, kho tàng
	116,35
	 
	 
	 

	2.1
	XNCN.1
	Nhà máy ô tô
	52,61
	21,6
	19,8
	946980

	2.2
	XNCN.2
	Nhà máy thiết bị tàu thuỷ
	36,00
	7,7
	9,4
	-603000

	2.3
	XNCN.3
	Nhà máy đúc và luyện thép
	12,40
	12,6
	14,0
	-170500

	2.4
	XNCN.4
	Kho cảng
	10,31
	-1,5
	3,3
	-494880

	2.5
	XNCN.5
	Kho xăng dầu
	5,03
	-2,4
	3,3
	-286710

	3
	HTKT
	Các khu kỹ thuật
	25,31
	 
	 
	 

	3.1
	HTKT.1
	Trạm xử lý nư​ớc thải
	15,43
	10,6
	9,8
	135013

	3.2
	HTKT.2
	Bãi thu gom rác thải
	5,49
	24,3
	22,4
	102938

	3.3
	HTKT.3
	Trạm phát điện
	2,89
	31,5
	26,5
	144500

	3.4
	HTKT.4
	Trạm biến thế 110/22KV
	1,50
	27,6
	24,6
	45000

	4
	CX
	Cây xanh 
	21,12
	 
	 
	 

	4.1
	CX.1
	Cây xanh, m​ương
	9,42
	28,7
	28,4
	525120

	4.2
	CX.2
	CX cách ly mư​ơng, tuyến điện
	2,17
	10,8
	10,8
	21700

	4.3
	CX.3
	CX cách ly m​ương
	3,61
	5,9
	7,3
	-14440

	4.4
	CX.4
	CX cách ly m​ương
	2,06
	20,3
	18,3
	61800

	4.5
	CX.5
	Cây xanh
	3,86
	-0,6
	3,1
	77200

	5
	GT
	Giao thông
	37,03
	 
	 
	 

	5.1
	GT1
	Nút giao thông đối ngoại
	15,73
	0,1
	3,2
	-243815

	5.2
	GT2
	Giao thông KCN
	21,30
	13,6
	14,6
	-220692

	 
	 
	Tổng cộng 
	203,72
	 
	 
	-79357


Tổng khối lượng đào đất là: 1446291m3; Tổng khối lượng đắp đất là: -1525648m3.
Tổng khối lượng đất đắp gồm cả khối lượng đất lấp các hố khai thác bùn khoáng (khoảng 10000m3) là -1535648m3.
Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền được trình bày trong bản vẽ QH-05B.

3.4.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

1) Tính toán nhu cầu dùng nước: 

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu nước

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 
	Ghi chú

	1
	Đất XNCN, kho tàng
	m3/ha
	30-100
	Phụ thuộc vào loại hình công nghiệp 

	2
	Công trình công cộng, dịch vụ
	m3/m2sàn ngày đêm
	0,002
	

	3
	Tưới cây
	m3/ ha.ngµy đêm
	30
	

	4
	Rửa đường
	m3/ ha.ngµy đêm
	5
	

	
	Nước dự phòng
	%
	25
	

	
	Hệ số không điều hoà :
	
	
	

	
	Kngµy
	
	1,52
	Nước dự phòng : 1

	
	Kgiê
	
	1,2
	Nước dự phòng : 1


Nhu cầu sử dụng nước trong khu vực quy hoạch được tổng hợp trong bảng sau: 

Tổng nhu cầu dùng nước trong khu vực quy hoạch Qtb: 7019m3/ngày đêm; Qmax:9940m3/ngày đêm .
2) Nguyên tắc thiết kế: Hệ thống cấp nước trong khu vực quy hoạch được thiết kế trên cơ sở có tính toán đến tính tổng thể của toàn bộ phạm vi khu vực nghiên cứu, bao gồm cả nhu cầu, nguồn cấp và hệ thống mạng lưới. (Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước khu vực nghiên cứu chỉ là dự kiến, sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn sau trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt).

3) Giải pháp thiết kế:

a) Nguồn cấp: 

Nguồn cấp nước cho khu vực quy hoạch và khu vực nghiên cứu được lấy từ hồ Sông Cạn, cách khu vực quy hoạch khoảng 2km về phía Tây Nam. Theo đánh giá sơ bộ, hồ có diện tích khoảng 40 ha, với dung tích chứa khoảng 8 -10 triệu m3 nước. Hồ sông Cạn sẽ được xây dựng theo dự án riêng.
Căn cứ theo nhu cầu dùng nước, dự kiến xây dựng một nhà máy nước với công suất dự kiến giai đoạn đầu khoảng 10000m3/ngày đêm. 
Từ hồ chứa nước Sông Cạn, nước được chuyển đến nhà máy nước, sau khi được làm sạch nước được bơm lên bể chứa, từ đó nước được dẫn về các hộ tiêu thụ của KCN thông qua các tuyến ống ( 300, 250.

b) Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống cấp nước của trong phạm vi quy hoạch được cấp từ tuyến ống ( 250 chạy dọc theo đường quốc lộ 27B và quốc lộ 1A.

- Hệ thống các tuyến ống cấp nước sạch KCN bao gồm các tuyến ống ( 200, 160, 110 chạy theo các tuyến đường quy hoạch tạo thành các mạng vòng cấp nước thống nhất trong toàn khu vực. 

- Các họng cứu hoả được bố trí trên mạng lưới cấp nước với khoảng cách theo Quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của cơ quan Phòng cháy chữa cháy. 

- Bố trí một trạm cứu hoả trong khu vực xây dựng công trình hành chính, dịch vụ (tại ô đất CC1).
Quy hoạch hệ thống cấp nước được trình bày trong bản vẽ QH-05C.

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước

	TT
	Loại 
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú 

	1
	Hệ thống cấp nước
	
	
	

	1.1
	Đường ống D200
	m
	2413
	

	1.2
	Đường ống D160
	m
	3510
	

	1.3
	Đường ống D110
	m
	3511
	

	1.4
	Họng cứu hoả
	m
	43
	 

	2
	Trạm cứu hoả
	trạm
	1
	Bố trí tại ô đất CC.1


3.4.4 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

1) Tính toán nhu cầu phụ tải:  

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng điện

	TT
	Loại hộ dùng điện
	Đơn vị
	Chỉ tiêu dùng điện
	Hệ số không điều hoà Kđt

	1
	Điện công nghiệp 
	KW/ha
	350
	1

	2
	Văn phòng, dịch vụ
	KW/m2 sàn
	0,025
	0,7

	3
	Công viên, cây xanh, vườn dạo
	KW/ha
	25
	1

	4
	Đất đường giao thông
	KW/ha
	12
	1


Chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng điện của nhà máy đúc và luyện thép được xác định riêng phù hợp với loại hình công nghiệp cần nhiều điện.  

Nhu cầu cấp điện cho khu vực lập quy hoạch: Ptt = 128615KW; Stt =  142905KVA. 

2) Nguyên tắc thiết kế: Hệ thống cấp điện trong trong khu vực quy hoạch được thiết kế trên cơ sở có tính toán đến tính tổng thể của toàn bộ phạm vi khu vực nghiên cứu về cả nhu cầu lẫn hệ thống nguồn cấp và mạng lưới. (Định hướng quy hoạch hệ thống cấp điện khu vực nghiên cứu chỉ là dự kiến, sẽ được triển khai cụ thể trong giai đoạn sau trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt).

3) Giải pháp thiết kế:

a) Trạm nguồn: 

Theo quy hoạch phát triển mạng lưới điện Khánh Hoà, khu vực quy hoạch và lân cận được cấp điện từ trạm 110/22kV-16MVA nhà máy xi măng Cam Ranh. Tuy nhiên, khi KCN Nam Cam Ranh được đầu tư xây dựng, trạm này sẽ không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu điện năng. Cần thiết phải xây dựng một trạm nguồn mới 110 KV/22KV cho KCN Nam Cam Ranh Trạm nguồn được lấy từ tuyến điện 110KV chạy qua khu vực lập quy hoạch

Căn cứ theo nhu cầu phụ tải của khu vực lập quy hoạch, trạm nguồn 110/22KV có công suất 166MVA (40MVA+ 2x63MVA). Giai đoạn sau trạm này sẽ được nâng công suất  để đáp ứng cho nhu cầu của toàn bộ khu vực nghiên cứu. 

b) Hệ thống phân phối:
Hệ thống cấp điện cho khu vực được bố trí trên nguyên tắc: Tại các ô đất xây dựng nhà máy chỉ bố trí các tuyến cáp trung thế 22KV đến hàng rào ô đất xây dựng. Các XNCN tự xây dựng trạm hạ thế 22/0,4KV và các tuyến hạ thế phục vụ cho nhu cầu của từng XNCN. 
Các khu vực còn lại và điện hạ thế chiếu sáng đường được cấp từ các trạm hạ thế 22/0,4KV. 
Trong phạm vi khu vực quy hoạch xây dựng 2 trạm biến thế 22/0,4KV: Một trạm cấp điện cho trạm xử lý nước thải và một trạm cấp điện cho công trình hành chính, dịch vụ và chiếu sáng đường. 
Từ trạm nguồn 110KV/22KV xuất ra các lộ cáp trung thế 22KV (dự kiến xây dựng 4 lộ cáp: Lộ cáp C1 cấp điện riêng cho nhà máy đúc và luyện thép; Lộ cáp C2 cấp điện cho các phụ tải còn lại của khu vực quy hoạch; Lộ cáp C3 và C4 là lộ cáp dự phòng cấp điện cho giai đoạn sau).

Các tuyến cáp trung thế 22KV và hạ thế 0,4KV được đặt trong các rãnh cáp, chôn dưới đất, chạy dọc theo vỉa hè của trục đường.

c) Trạm phát điện dự phòng: Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các XNCN trong KCN, dự kiến xây dựng một trạm phát điện dự phòng, bố trí tại ô đất  HTKT.3. Quy mô, công suất cụ thể của trạm sẽ được cụ thể hoá trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng.
d) Hành lang bảo vệ tuyến điện: 

Theo điểm b, điều 4 Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao thế, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không của tuyến điện 110KV từ dây ngoài cùng về mỗi phía tối thiểu là 1,5m. Dự kiến bố trí hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế 110KV trong đồ án rộng 12m.
Trong hành lang bảo vệ tuyến điện tuyệt đối không xây dựng công trình, chỉ trồng cây bụi, cỏ. Trong quá trình san nền, cần chú ý đảm bảo không ảnh hưởng đến vị trí các cột cao thế. 
Toàn bộ hệ thống cấp điện cho khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ QH-05E.

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp điện

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng 


	Ghi chú

	1
	Tuyến điện 110KV
	m
	1167
	Hiện có

	2
	Tuyến điện 15KV
	m
	85
	Hiện có

	3
	Trạm nguồn 110/22kV
	MVA
	166
	40+2x63MVA

	4
	Tuyến điện 22 KV
	m
	4865
	 

	5
	Trạm biến thế 22/0,4 KV
	trạm
	2
	mỗi trạm có công suất 2x560KVA

	6
	Tuyến chiếu sáng đường 0,4KV
	m
	16665
	 

	7
	Trạm phát điện dự phòng
	trạm
	1
	Bố trí tại ô đất HTKT.3


3.4.5 Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc
1) Tính toán nhu cầu điện thoại cố định thuê bao:

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu điện thoại cố định thuê bao

	TT
	Loại
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	XNCN
	m¸y/ha
	7
	

	2
	Công trình công cộng, dịch vụ
	máy/m2 sàn
	1/400
	


Tổng nhu cầu điện thoại cố định thuê bao trong phạm vi khu vực lập quy hoạch là 1138 số.

2) Giải pháp thiết kế:

Nhu cầu về điện thoại cố định thuê bao cho khu vưc quy hoạch được đáp ứng từ tổng đài chuyển mạch thị xã Cam Ranh, thông qua tuyến cáp ngầm chạy dọc theo tuyến quốc lộ 1A.

Các tuyến cáp đi ngầm dọc theo các tuyến đường quy hoạch đến tủ cáp (cáp quy chuẩn 100 x 2 đôi dây), từ tủ cáp có các tuyến cáp nhánh đến các ô đất xây dựng. Vị trí các tủ cáp và hướng tuyến cáp được trình bày trong bản vẽ QH-05E.

Hệ thống thông tin bưu điện cụ thể sẽ do cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định.

Bảng thống kê khối lượng hệ thống thông tin liên lạc 

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Tuyến cáp quang
	m
	4623
	 

	2
	Tủ cáp
	tủ 
	2
	dung l​ượng mỗi tủ 2x300 số


3.4.6 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

1) Tính toán nhu cầu xử lý nước thải, rác thải:

Tiêu chuẩn tính toán khối lượng nước thải, rác thải theo bảng sau:

Bảng chỉ tiêu tính toán khối lượng nước thải, rác thải phải xử lý 

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Nước thải 
	
	

	1.1
	Nước thải sinh hoạt, công cộng
	
	100% khối lượng nước cấp 

	1.2
	Nước thải công nghiệp 
	
	80% khối lượng nước cấp

	2
	Rác thải 
	
	

	2.1
	Rác thải công nghiệp 
	kg/ha
	200

	2.2
	Rác sinh hoạt
	kg/người.ngày đêm
	1,2

	2.3
	Rác công cộng 
	kg/m2sàn.ngày đêm
	0,01

	2.4
	Rác cây xanh, đường
	kg/ha.ngày đêm
	100


Nhu cầu nước thải còn đuợc tính toán bổ sung lượng nước mưa thu gom tại khu vực xây dựng bãi thu gom rác thải. 
Nhu cầu phải xử lý nước thải của khu vực quy hoạch là 5269m3/ngày đêm. 

Nhu cầu rác thải phải thu gom xử lý của khu vực quy hoạch khoảng 28,8T/ngày đêm.

2) Nguyên tắc và giải pháp thiết kế hệ thống nước thải:
a) Nguyên tắc thiết kế:

Hệ thống thoát nước thải (cũng như thu gom rác thải) trong khu vực quy hoạch được thiết kế trên cơ sở có tính toán đến tính tổng thể của toàn bộ phạm vi khu vực nghiên cứu về cả nhu cầu lẫn hệ thống thu gom, xử lý và quan trắc kiểm tra. (Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu vực nghiên cứu chỉ là dự kiến, sẽ được triển khai cụ thể trong giai đoạn sau trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải trong KCN về cơ bản được xử lý theo hai cấp:
- Cấp xử lý nước thải thứ nhất: Do trong KCN có nhiều loại nhà máy với đặc tính nước thải khác nhau nên tất cả các nhà máy trong KCN phải xử lý sơ bộ nước thải để đạt tới trị số chung, trước khi xả nước thải vào hệ thống nước thải của KCN. Việc kiểm soát nước thải tại cấp này do Công ty Đầu tư xây dựng – Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, đơn vị quản lý vận hành  và khai thác KCN chịu trách nhiệm.
- Cấp xử lý nước thải thứ hai: Nước thải được xử lý tại trạm xử lý nước thải của KCN, phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 5945- 2005 . Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải và Tiêu chuẩn  TCVN 5943-1995 – Chất lượng nước. Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ.
Tại cửa xả của trạm xử lý nước thải KCN sẽ thiết lập một trạm quan trắc về môi trường. Ban Quản lý KCN địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan của Nhà nước sẽ kiểm soát chất lượng nước thải tại giai đoạn này và quyết định cho phép hay không cho phép nước thải của KCN được xả vào hệ thống thoát nước của khu vực ra vịnh Cam Ranh. 
Do vị trí KCN nằm cạnh vịnh Cam Ranh, khu vực nhạy cảm về môi trường, vì vậy nguồn xả được chọn là nguồn xả tương ứng với nguồn nước được dùng làm nguồn nước sinh hoạt (nguồn xả loại A) và phù hợp với việc nuôi trồng thủy sản. Việc lựa chọn trị số tiêu chuẩn xả thích hợp giữa hai tiêu chuẩn này sẽ theo hướng có lợi cho việc bảo vệ môi trường, được cụ thể hoá trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án KCN Nam Cam Ranh được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
bảng một số chỉ tiêu chính xả nước thải công nghiệp 

tại  kCN nam cam ranh

	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị tới hạn xả vào
	Ghi chú

	
	
	Cấp độ xử lý cao nhất tương ứng với nguồn nước được dùng làm nguồn nước sinh hoạt theo TCVN 5945-2005 (nguồn xả loại A)
	Cấp độ xử lý phù hợp với nguồn nước để nuôi trồng thủy sản theo TCVN 5943-1995
	

	Nhiệt độ 
	0C
	40
	
	

	pH
	
	6 - 9
	6,5 đến 8,5
	

	BOD5 (20oC) 
	mg/l
	20
	<10 
	

	COD
	mg/l
	50
	> 5 
	

	SS (chất rắn lơ lửng)
	mg/l
	50
	50
	

	Asen
	mg/l
	0,05
	0,01
	

	Váng dầu mỡ
	
	
	không
	


Nước thải KCN không chỉ bao gồm nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất và nước thải sinh hoạt mà còn có nước thải ngẫu nhiên, tại các khu vực có thể gây ô nhiễm như các kho xăng dầu, các kho bãi ngoài trời. Các chất thải ngẫu nhiên thường hoà với hệ thống nước mưa. Đây là nguồn nước thải rất khó kiểm soát và có thể gây tác hại cho việc nuôi trồng thuỷ sản ven vịnh Cam Ranh. Do vậy, ngoài việc kiểm soát hệ thống nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất và nước thải sinh hoạt như đã nêu ở trên, cần thiết phải có biện pháp kiểm soát nước thải ngẫu nhiên có trong hệ thống nước mưa. Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa (bao gồm cả nước thải công nghiệp và sinh hoạt đã qua xử lý) trong khu vực quy hoạch và khu vực nghiên cứu được tập trung lại dẫn tới một hồ lắng (dự kiến bố trí tại phía Đông Nam núi Hòn Quy), thoát ra vịnh Cam Ranh qua một cửa xả. Tại vị trí cửa xả sẽ thiết lập thêm một trạm quan trắc môi trường nữa để kiểm soát toàn bộ hệ thống thoát nước ra vịnh Cam Ranh. Ngoài ra, hồ lắng còn đóng vai trò lưu giữ lại đất, cát cuốn trôi theo hệ thống thoát nước mưa hạn chế việc bồi lắng cảng và vịnh Cam Ranh. 

b) Giải pháp thiết kế: Hệ thống thoát nước thải trong khu vực quy hoạch gồm:
- Trạm xử lý nước thải với công suất khoảng 6000m3/ngày đêm và dự kiến nâng công suất đáp ứng nhu cầu mở rộng giai đoạn sau. Việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải sẽ được cụ thể hoá trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, về lâu dài, công nghệ của trạm phải là công nghệ hiện đại (hồ sinh học; mương ô xy hoá...) để đáp ứng các yêu cầu cao về vệ sinh môi trường và giảm bớt khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đối với khu dân cư hiện có tại phía Đông của trạm xử lý. Xung quanh trạm xử lý trồng cây xanh cách ly với khoảng cách tối thiểu là 20m.
- Trạm bơm chuyển bậc: sử dụng khi độ sâu chôn cống quá lớn. Trong phạm vi khu vực quy hoạch xây dựng một trạm bơm chuyển bậc công suất 300m3/ngày.đêm.
- Hệ thống cống: bao gồm các tuyến cống BTCT D300 (cống thường và cống có áp lực) chạy dọc theo các trục đường quy hoạch thu gom nước thải và dẫn về trạm xử lý nước thải của khu vực. 

Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống thu nước bẩn như đường kính, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đáy cống được trình bày trong bản vẽ QH - 05D.

3) Nguyên tắc và giải pháp thu gom xử lý rác thải:

Rác thải trong các XNCN phải được phân loại thành rác thải độc hại và không độc hại theo TCVN 6706-2000 - Phân loại chất thải nguy hại. 

Về cơ bản rác thải độc hại trong các XNCN phải do các XNCN tự xử lý tuân theo các quy định pháp luật có liên quan. 

Dự kiến có hai phương án xử lý rác thải không độc hại của KCN:

- Phương án 1: Rác thải không độc hại trong XNCN được thu gom vào bãi rác thải tập trung của KCN với diện tích dự kiến khoảng 5,49ha, tại đây rác thải được phân loại thành rác thải có thể tái chế và rác thải không tái chế. Rác thải không tái chế sẽ được chuyển đến khu vực xử lý rác thải của thị xã. 
- Phương án 2: Với quy mô mở rộng trong giai đoạn sau, rác thải phải thu gom xử lý tại đây có thể xây dựng một nhà máy phân huỷ rác không thể tái chế bằng phương pháp đốt. 
Việc lựa chọn phương án xử lý rác thải không độc hại sẽ tiếp tục cụ thể hoá trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Toàn bộ hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ QH-05D.

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải

	TT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đư​​ờng ống thoát nư​ớc thải
	m
	4806
	 

	 
	D 300
	 “
	2861
	Cống BTCT

	 
	D 300
	 “
	905
	Cống áp lực

	 
	BxH=300x300
	 “
	1040
	Rãnh

	2
	Giếng thăm thoát nư​ớc thải
	Giếng
	100
	 

	3
	Trạm bơm chuyển bậc
	m3/ngày đêm 
	300
	 

	4
	Nhà máy xử lý n​​ước thải
	m3/ngày đêm
	6000
	Diện tích 15.43Ha

	5
	Bãi thu gom rác thải
	T/ ngày đêm
	28.820
	Diện tích 5.49Ha

	6
	Điểm quan trắc môi trư​ờng nư​ớc thải
	Điểm
	1.0
	 


3.4.7 Quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Trên cơ sở các giải pháp bố trí công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đồ án, bố trí tổng hợp đường dây đường ống tại các hành lang kỹ thuật được tuân theo các quy định sau:

- Đường rãnh, cống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến đường quy hoạch, bố trí ngoài chỉ giới mở đường.

- Đường cống thoát nước bẩn có chiều sâu đặt cống tính từ đỉnh cống đến mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,7m. Tim cống cách chỉ giới đường đỏ: 0,7m- 3m . 

- Đường ống cấp nước có chiều sâu đặt ống tính từ mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,6m. Tim ống cách chỉ giới đường đỏ 0,5m- 1m.

- Đường cáp ngầm 22KV cách bó vỉa hè 1,0m.

Vị trí bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật được trình bày trong bản vẽ QH- 07.

3.4.8 Đánh giá tác động môi trường (đánh giá sơ bộ )

1) Hiện trạng môi trường trong khu vực quy hoạch:

a) Hiện trạng môi trường tự nhiên: 

- Hiện trạng môi trường đất: Khu vực lập quy hoạch hiện chủ yếu là đất nông nghiệp, chiếm hơn 90%, bao gồm đất trồng lúa, màu, vườn cây ăn quả; đất rừng sản xuất, phòng hộ; đất nuôi trồng thủy sản và làm muối. Trong đó đất rừng sản xuất, phòng hộ là chủ yếu, chiếm hơn 60%.
- Hiện trạng môi trường nước: Ngoài các khu vực suối, tại đây còn có các hồ nuôi tôm nước mặn và một phần mặt nước của vịnh Cam Ranh. 
- Hiện trạng môi trường sinh thái: Trong khu vực lập quy hoạch tồn tại các hệ sinh thái đa dạng: hệ sinh thái đất ngập mặn ven vịnh, hệ sinh thái đồi núi. Đây không phải là hệ sinh thái cần phải bảo tồn, song kề liền với khu vực quy hoạch là vịnh Cam Ranh, là khu vực nhạy cảm về môi trường. 
b) Hiện trạng môi trường xã hội: 

Trong khu vực quy hoạch không có dân cư sinh sống. Tại đây có khoảng 186ha đất nông nghiệp, của khoảng 400 lao động. Thu nhập lao động nông nghiệp thấp. Việc chuyển đổi lao động khác có thu nhập cao hơn cho thế hệ kế tiếp cũng là mong muốn của ngưòi dân địa phương. 

2) Đánh giá sơ bộ tác động đến môi trường trong giai đoạn xây dựng:
- Trong giai đoạn xây dựng KCN, một số ô nhiễm như tiếng ồn, bụi, khí thải sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực, chủ yếu do hoạt động của các thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận tải; bụi đất cát phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng.

- Nguồn nước ô nhiễm do nước mưa chảy tràn qua khu vực cuốn theo đất, cát. Việc đào móng, hồ nước có thể gây hiện tượng mặn hoá...

- Các chất thải rắn bao gồm cát, đá, gỗ...

3) Đánh giá sơ bộ tác động đến môi trường trong quá trình hoạt động:
a) Tác động đến sử dụng đất:  

Chuyển đổi mục đích sử dụng của khoảng 186 ha đất nông nghiệp sang đất công nghiệp là tác động lớn nhất đến sử dụng đất của dự án. Tuy nhiên việc chuyển đổi như vậy là cần thiết, làm cho đất đai của khu vực trở lên có giá trị kinh tế cao và có hiệu quả hơn. 

b) Tác động đến điều kiện cảnh quan: 

Cảnh quan của khu vực quy hoạch bị thay đổi hoàn toàn từ cảnh quan tự nhiên là chủ đạo sang cảnh quan của KCN với các công trình nhà công nghiệp. Đây có thể coi là tác động tiêu cực đến cảnh quan chúng. Song tại KCN Nam Cam Ranh, các công trình công nghiệp chủ yếu là thấp tầng, được xây dựng với chất lượng cao và có diện tích cây xanh lớn sẽ hạn chế các bất lợi về mặt cảnh quan khi dự án đi vào hoạt động.  
c) Tác động về kinh tế – xã hội: 

-  Các ảnh hưởng tiêu cực của Dự án: Việc lấy đất canh tác thực hiện Dự án, di chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm, sẽ làm thay đổi lối sống và sinh hoạt của cộng đồng dân cư địa phương, nhiều năm sau mới có thể ổn định. Tuy nhiên ảnh hưởng tiêu cực là không đáng kể so với các tác động tích cực của Dự án.

-  Các tác động tích cực của Dự án:  Tạo ra nhiều việc làm có thu nhập hấp dẫn hơn hẳn so với làm nông nghiệp hoặc đánh bắt hải sản của cộng đồng dân cư địa phương. Dự kiến KCN Nam Cam Ranh trong giai đoạn đầu sẽ tạo ra khoảng 10 ngàn lao động công nghiệp và nhiều lao động phục vụ cho việc xây dựng dự án, tạo ra một bước ngoặt cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tạo tiền đề cho các hoạt động kinh tế xã hội khác. 
d) Tác động về điều kiện môi trường: 

- Môi trường không khí: Khi Dự án  đi vào hoạt động, do số lượng lớn xe ô tô ra vào vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí (chất lượng không khí, bụi và tiếng ồn).

- Môi trường nước: Những vấn đề có liên quan đến ô nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp trong thời gian gần đây cho thấy, nếu không kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên việc thu gom, xủ lý nước thải và xả nước thải ra môi trường xung quanh thì KCN chính là một nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực vịnh Cam Ranh. KCN Cam Ranh theo tính toán sơ bộ hàng ngày có lượng nước thải khoảng 5269m3/ngày đêm. 
e)  Thu gom và xử lý rác thải rắn: 

Khối lượng rác thải của KCN Cam Ranh vào khoảng 28,8T/ngày đêm, trong đó một phần là rác thải độc hại. Vì vậy việc phân loại rác thải và thu gom đẻ xử lý triệt để đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc bảo vệ môi trường.  
3) Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường: 

a) Trong quá trình thực hiện Dự án: 

Đối với giai đoạn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải tiến hành đồng bộ giữa giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phải được tiến hành có trọng điểm theo từng khu vực, tránh làm tràn lan kéo dài thời gian và phải có biện pháp để hạn chế bụi, tiếng ồn khi thi công. Các xe chở vật liệu và vật liệu tập kết tại công trường phải che phủ để tránh gió cuốn vào không khí. Tuyến đường ra vào khu vực thi công cần được phun nước thường xuyên (đặc biệt là những ngày thời tiết hanh khô) để hạn chế tối đa bụi. 

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị để vận chuyển phế thải xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của tỉnh. Tuyệt đối không được đổ phế thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực.

Cần sớm đầu tư xây dựng trường dạy nghề, để tạo điệu kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân bị mất đất. 

b) Trong quá trình vận hành Dự án: 

- Việc thu thu gom và xử lý nước thải phải tuân thủ theo 2 bước đã đề xuất trong đồ án.

- Cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về phân loại rác thải độc hại và không độc hại để thuận tiện cho việc thu gom và kiểm soát việc tiêu huỷ rác. 

- Liên hệ với công ty môi trường đô thị địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến rác thải có thể tái chế và phân huỷ rác thải không độc hại.

4) Chương trình giám sát chất lượng (monitoring) môi trường:

Tại Khu vực Dự án sẽ xây dựng chương trình giám sát chất lượng môi trường. Chương trình giám sát môi trường của khu vực Dự án sẽ tuân theo sự chỉ đạo về kỹ thuật và giám sát của chính quyền địa phương. Chương trình này sẽ có nhiệm vụ thiết lập một hệ thống trạm monitoring môi trường của toàn Khu vực Dự án; xác định các thành phần môi trường cần giám sát, thiết lập các địa điểm quan trắc theo quy định của Nhà nước để giám sát các ảnh hưởng đến môi trường của Dự án.

Xây dựng điểm quan trắc nước thải tại điểm xả của trạm xử lý nước thải vào hệ thống thoát nước mưa và trong giai đoạn sau tại điểm xả của hệ thống thoát nước mưa ra vịnh Cam Ranh. 

3.5 tổng hợp kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư

3.5.1 Dự toán chi phí xây dựng 

Chi phí xây dựng chính được sơ bộ tính toán gồm: chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chi phí xây dựng công trình hành chính, dịch vụ. Chi phí này sẽ được chính xác hoá trong Lập dự án đầu tư xây dựng.

Bảng tính toán sơ bộ kinh phí đầu tư xây dựng 

	TT
	Loại
	Đơn vị
	Khối lượng
	Suất đầu tư (triệu ®)
	Chi phí (triệu đồng)

	1
	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	33961

	1.1
	Đất ở
	m2
	 
	 
	17784

	 
	Đất ở vị trí 2(gần trục đường)
	 
	11400
	1,56
	17784

	1.2
	Đất canh tác 
	 
	 
	 
	16177

	 
	Đất trồng cây hàng năm
	m2
	131400
	0,018
	2365

	 
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	237800
	0,018
	4280

	 
	Đất nuôi trồng thủy sản
	 
	76900
	0,012
	923

	 
	Đất rừng sản xuất
	 
	1170500
	0,0065
	7608

	 
	Đất làm muối
	 
	100000
	0,01
	1000

	2
	Chi phí xây dựng HTKT 
	 
	 
	 
	483285

	2.1
	Chi phí đào, đắp nền
	m3
	79357
	0,03
	2381

	2.2
	Chi phí xây dựng HT theo đường
	 
	 
	 
	244632

	 
	Trục đ​​ường rộng 40m 
	km
	2,584
	21000
	54264

	 
	Trục đ​​ường rộng 25m
	km
	3,943
	15000
	59145

	 
	Trục đ​​ường rộng 16,25m lên cầu vượt
	km
	0,639
	7000
	4473

	 
	Cầu v​­ît ®­​êng 32,5m (dài 650m)
	m2
	21125
	6
	126750

	2.3
	Trạm biến thế
	KVA
	 
	 
	185064

	 
	Trạm nguồn110/22kV
	 
	166000
	1,1
	182600

	 
	Trạm biến thế 22/0,4
	 
	2240
	1,1
	2464

	2.4
	Trạm xử lý n​​ước thải
	m3/ng.®
	6000
	4
	24000

	2.5
	Kênh tiêu n​​ước 
	m
	3507
	1,2
	4208,4

	2.6
	Nhà máy n​​ước
	M3/ng.®
	10000
	2,3
	23000

	3
	Nhà hành chính, dịch vụ
	m2 sàn
	46920
	3,5
	164220

	4
	Tổng cộng (1+2+3)
	 
	 
	 
	681466

	5
	Chi phí khác (10%)
	 
	 
	 
	68147

	 
	Tổng mức đâu t​​ư (triệu đồng)
	 
	 
	 
	749612

	 
	Diện tích KCN (ha)
	ha
	 
	 
	203,72

	 
	Suất đầu t​​ư hạ tầng KCN 
	Triệu đ/ha
	 
	 
	3679,6

	 
	Tổng chi phí đầu tư (USD)
	Triệu USD
	 
	 
	44,1


Suất đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng KCN Nam Cam Ranh khoảng 3679,6 triệu  đồng/ha. Với chi phí như vậy giá thành cho thuê đất công nghiệp trong KCN Nam Cam Ranh vào khoảng 1,2-1,5 USD/năm .
3.5.2 Phân kỳ đầu tư xây dựng  

Dự kiến thời gian triển khai dự án:

1) Năm 2009-2010: Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Giữa năm 2010 khởi công xây dựng. 
2) Năm 2010-2012: Tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình:

- Xây dựng trạm nguồn 110KV/22KV cấp điện cho KCN;
- Xây dựng hồ chứa nước Sông Cạn và nhà máy cấp nước, công suất giai đoạn đầu khoảng 10000m3/ngày đêm;
- Xây dựng trạm xử lý nước thải, công suất giai đoạn đầu 6000m3/ngày đêm và bãi thu gom, phân loại rác thải;
- Xây dựng nút giao thông lập thể và các tuyến đường vào KCN;
- San nền, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng;

- Xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng

- Xây dựng một phần khối nhà hành chính, dịch vụ KCN;
3) Từ 2011 - 2012:
- Bàn giao đất có hạ tầng cho các nhà đầu tư xây dựng, dự kiến đến cuối năm 2013 các XNCN trong KCN đi vào hoạt động
- Thực hiện các hạng mục công trình còn lại.

4) Từ năm 2013- 2015 tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư mở rộng Khu công nghiệp - đô thị Nam Cam Ranh với quy mô 1400 ha.  

3.6 Các yêu cầu về quản lý quy hoạch  xây dựng

3.6.1 Phân vùng quản lý cảnh quan

Theo phân bố chức năng toàn bộ khu vực lập quy hoạch về cảnh quan được phân thành các vùng với các yêu cầu quản lý cảnh quan như sau:

Bảng phân vùng quản lý cảnh quan 

	TT
	Vùng cảnh quan
	Tên khu chức năng có liên quan
	Đặc trưng cơ bản
	Yêu cầu quản lý cảnh quan

	1
	Khu vực công trình hành chính, dịch vụ
	CC.1
	Nhà văn phòng, dịch vụ thương mại, trạm cứu hoả
	Phù hợp với hoạt động của công trình dân dụng tại cửa ngõ KCN, đáp ứng nhu cầu hoạt động giao tiép. Không xây dựng hàng rào đặc xung quanh ô đất. Công trình có hình thức kiến trúc hiện đại. 

	2
	Khu vực nhà máy
	XNCN.1; 2;3;4;5
	Tổ hợp các công trình công nghiệp theo công nghệ sản xuất
	Không xây dựng tường rào đặc tại phía trục đường rộng 40. Các công trình hành chính, dịch vụ của XNCN phải đóng góp vào cảnh quan chung. 

	3
	Khu vực cây xanh sinh thái 
	CX.1 
	Cây xanh phòng hộ
	Trồng rừng bổ sung, xây dựng kè chắn đất tại khu vực đào, tránh xói lở và làm xấu cảnh quan.

	4
	Khu vực kênh, tuyến điện và hành lang bảo vệ
	CX.2;3;4
	Khu vực tuyến điện, mương
	Chủ yếu trồng cây xanh tại hành lang bảo vệ. Mương được kè. 

	5
	Khu vực các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	Trạm cấp nước; Trạm xử lý nước thải; bãi rác thải.
	Xây dựng dải cây xanh cách ly, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung

	6
	Trục đưòng rộng 40m
	
	Trục giao thông chính
	Là trục tổ hợp chính của KCN, dải phân cách được tổ chức thành vườn hoa, đèn chiếu sáng, quảng cáo và các công trình kiến trúc nhỏ. 


3.6.2 Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT

1) Quy hoạch chỉ giới đường đỏ: 

Chỉ giới đường đỏ được xác định phù hợp với quy hoạch và tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng. Chỉ giới đường đỏ trong khu vực - chủ yếu là chỉ giới đường đỏ của hệ thống giao thông được xác định trên cơ sở các tọa độ tim đường mở rộng về hai phía theo bề rộng mặt cắt đường, được ghi chú trực tiếp trên bản vẽ.
2) Chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng được xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuân theo cấp đường và tuân theo quy chuẩn.
Chỉ giới xây dựng – khoảng xây lùi được xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuân theo cấp đường và tuân theo quy chuẩn: Đối với các ô đất bố trí cạnh đường rộng 40m:  khoảng xây lùi 20m; Đối với các ô đất bố trí cạnh tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 25m : Khoảng xây lùi 10m.

Chỉ giới xây dựng cách hàng rào của hai lô đất xây dựng công nghiệp, kho tàng liền nhau tối thiểu 6m.

3) Hành lang bảo vệ tuyến điện: Hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế 110KV trong đồ án rộng 12m.

Toàn bộ hệ thống chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật được trình bày trong bản vẽ quy hoạch QH -06.
4 Kết luận và kiến nghị  

Đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nam Cam Ranh là cơ sở để quản lý đất, quản lý quy hoạch – xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hoà và thị xã Cam Ranh. 
Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nha Trang trân trọng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà làm cơ sở để Công ty triển khai các công việc tiếp theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

 Mục lục

11
Mở đầu


11.1
Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án


21.2
Cơ sở thiết kế quy hoạch


42
Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng


42.1
Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên


42.1.1
Vị trí, giới hạn khu đất


42.1.2
Điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất thuỷ văn và địa chất công trình


42.1.3
Điều kiện khí hậu


52.1.4
Cảnh quan thiên nhiên


52.2
Hiện trạng


52.2.1
Hiện trạng dân cư, lao động


62.2.2
Hiện trạng sử dụng đất


72.2.3
Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội


72.2.4
Đặc trưng về môi trường cảnh quan


72.2.5
Hiện trạng công trình kiến trúc.


72.2.6
Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật


72.2.7
Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan


83
Đánh giá chung


94
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án


105
Đề xuất quy hoạch


105.1
Cơ cấu tổ chức không gian:


105.1.1
Các loại hình công nghiệp trong KCN Nam Cam Ranh
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